                                                TUẦN 33                      
Ngày soạn:................................
Ngày giảng:...............................                         
                                                       TOÁN

                                                  KIỂM TRA
Họ tên học sinh:..................................................

Lớp : 3A

 I. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
1, Số liền sau của số 68457 là :

A  68467     B   68447        C  68457       D  68458

2,- Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn :48671, 47861, 48716, 47816 là:

 A. 47816,48716, 47861 , 48671

B . 47816, 47861, 48671, 48716

C.  47861, 47816, 48716, 48671

3, Kết quả của phép cộng 36528 + 49374 là :

A  75865    B   85865  C  85902  D  86325

4, Kết quả của phép trừ 85371 - 9046 là :

  A  76325   B   86335    C   76335     D   86325
5. Số La mã  XXIV được đọc là: 

  A. Hai mươi mốt        B. Hai mươi hai  C. Hai mươi sáu   D. Hai mươi tư

II, Đặt tính rồi tính: 23476 + 66454 ; 78965 - 33540;   21628 x  3  ;    1250 : 5 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III, Bài toán : Ngày đầu cửa hàng bán được 230 mét vải, ngày thứ 2 bán được 340 mét vải , ngày thứ 3 bán được 1/3 số vải đã bán trong 2 ngày đầu . Hỏi ngày thứ 3 bán được bao nhiêu mét vải ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Biểu điểm 

Bài 1 : 0,5 điểm 
Bài 2: 0,5 điểm               Bài 3: 1 điểm

 
Bài 4 : 1 điểm  Bài 5: 1 điểm       Bài II : 2,5 điểm           Bài III : 3,5 điểm 

TẬP ĐỌC -KỂ CHUYỆN

CÓC KIỆN TRỜI

I. MỤC TIÊU:
1. KT: Trả lời được câu hỏi trong bài. Hiểu ND: Do quyết tâm và biết phối hợp với nhau đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân hùng hậu của Trời, buộc trời phải làm mưa cho hạ giới .

2. KN: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.  Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời các nhân vật. Dưạ vào trí nhớ và tranh minh hoạ, Hs nhớ và kể lại được một đoạn câu chuyện bằng lời của nhân vật trong truyện. 
 3.TĐ: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ các con vật có ích.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: Tranh vẽ SGK.

2. Học sinh: Thẻ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)
- Gọi HS đọc bài: Cuốn sổ tay.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới

3.1 Giới thiệu bài:(1’)

- Cho HS quan sát tranh.

+ Tranh vẽ gì?

+ Em hãy đặt tên cho tranh.

- GV nêu tên bài

- Để biết vì sao Cóc phải lên kiện trời, Sau cuộc chiến thái độ của nhà Trời đã thay đổi như thế nào? Chúng ta cùng đọc và tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay.

3.2 Luyện đọc(15-16’)
*Luyện đọc và giới thiệu từ mới: 
- GV đọc mẫu, nêu giọng đọc.

- Luyện đọc câu

- GV theo dõi, sửa sai

+Bài chia thành mấy đoạn?

- Luyện đọc đoạn

- Giới thiệu từ mới: Thiên đình, địch thủ, trần gian ( giảng giải)

+Em hãy đặt câu với mỗi từ trên?
3.3 Tìm hiểu bài(10’)

* Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

+ Vì sao Cóc phải lên kiện Trời? ( chọn đáp án đúng)

* Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:

+ Cóc sắp xếp đội ngũ như thế nào trước khi đánh trống ? ( hiểu)

+ Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai bên ? ( thảo luận cặp đôi)

* Đọc đoạn 3  và trả lời câu hỏi:

+ Sau cuộc chiến, thái độ của Trời thay đổi như thế nào? ( chọn đáp án đúng)

Gv: Trời hẹn như vậy vì không muốn Cóc lại kéo quân lên thiên đình.

+ Theo em, Cóc có những điểm gì đáng khen ? ( hiểu)

Gv chốt ND: Do có quyết tâm và biết phối hợp với nhau đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân hùng hậu của Trời, buộc Trời phải làm mưa cho hạ giới.

TIẾT 2

3.4  Luyện đọc lại ( 10 phút)

- GV đọc mẫu toàn bài

- Yêu cầu đọc theo nhóm   
- Gọi HS thi đọc giữa các nhóm

3.5 Kể chuyện (20-23 phút)

* Gv nêu nhiệm vụ:

-  Dưạ vào trí nhớ và tranh minh hoạ, Hs kể lại được một đoạn câu chuyện bằng lời của một nhân vật trong truyện. Yêu cầu lời kể tự nhiên, sinh động, thể hiện đúng nội dung., *Hướng dẫn Hs kể chuyện:  
- Gọi Hs đọc yêu cầu kể chuyện

- Yêu cầu Hs kể lại một đoạn câu chuyện bằng lời  của một nhân vật trong truyện.

- Yêu cầu Hs kể theo cặp.

4. Củng cố,dặn dò(2’)

- Khen những học sinh đọc bài tốt, kể chuyện hay

- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


	- 3 Học sinh đọc bài, kết hợp trả lời câu hỏi

- Quan sát

- Nêu nội dung tranh.

- Học sinh nêu tên tranh nối tiếp.

- Nghe

- Nghe

- Đọc nối tiếp câu theo hàng ngang.

- Bài chia thành 3 đoạn.

- Đọc nối tiếp đoạn theo hàng dọc.

- Học sinh đọc câu mình đặt.

* Hs đọc đoạn 1 và TLCH:

a) Vì Trời lâu ngày không mưa, hạ giới bị hạn lớn, muôn loài đều khổ sở.

b) Vì trời mưa nhiều gây ngập lụt ở hạ giới.

c) Vì trời mưa gió thất thường.

* Hs đọc đoạn 2 và TLCH:

- Cóc bố trí lực lượng ở những chỗ bất ngờ, phát huy được sức mạnh của mỗi con vật: Cua ở trong chum nước, Ong đợi sau cánh cửa, Cáo, Gấu và Cọp nấp hai bên cửa.

- Cóc một mình bước tới, lấy dùi gõ ba hồi trống. Trời nổi giận sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó ra bắt Cáo, Chó vừa ra đến cửa, Gấu đã quật Chó chết tươi,....

* Hs đọc đoạn 3 và TLCH:

a)Trời mời Cóc vào trong thương lượng, nói rất dịu giọng, lại còn hẹn với Cóc lần sau muốn mưa chỉ cần nghiến răng báo hiệu.

b) Trời mời Cóc vào trong thương lượng với Cóc lần sau muốn mưa chỉ gọi là được.

a)Trời mời Cóc vào trong thương lượng, lần sau muốn mưa chỉ cần gọi điện.

- Cóc có gan lớn dám đi kiện Trời, mưu trí khi chiến đấu chống quân nhà Trời, cứng cỏi khi nói chuyện với Trời.

- Nghe

- HS luyện đọc theo nhóm .

- Thi đọc giữa các nhòm theo lối phân vai.

- Theo dõi nhận xét 

- HS đọc yêu cầu.

-  HS nghe.

- Học sinh kể theo cặp, đại diện các cặp thi kể trước lớp.

- Nghe

-Lắng nghe và thực hiện yc


Ngày soạn:.........................................

Ngày giảng:.......................................

CHÍNH TẢ ( NGHE- VIẾT)

CÓC KIỆN TRỜI

I. MỤC TIÊU: 

1. KT: Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức văn xuôi .

2. KN: Đọc và viết đúng tên 5 nước láng giềng ở Đông Nam Á ( BT 2). Làm đúng BT (3)a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn.

3. TĐ: Học sinh có ý thức rèn chữ viết thường xuyên. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, bài mẫu

2. Học sinh: Bảng con, vở viết chính tả 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

- GV đọc các từ: lâu năm, nứt nẻ, náo động
- Gv nhận xét.

3. Bài mới

3.1 Giới thiệu bài:(1’). trực tiếp
3.2: H​ướng dẫn HS nghe viết (20-22 phút) 
* Chuẩn bị.

- GV đọc đoạn văn.

- Gọi HS đọc đoạn viết

+ Đoạn viết gồm mấy mấy câu?

+ Những chữ nào trong bài phải viết hoa

*Luyện viết từ khó: Muông thú, khôn khéo
*Luyện viết bài:

- Cho học sinh quan sát bài mẫu.

- GV đọc từng câu, cụm từ

- GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi.

*Chấm, chữa bài

- GV thu bài chấm 2- 3  bài.

- GV nhận xét chung các bài viết.

3.3  Luyện tập (4-6 phút) 
Bài 2: Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam á
+ Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- Nhận xét, chốt đúng.

Bài 3: Điền S hay X.

+ Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu làm bài theo cặp

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử.

4. Củng cố- dặn dò(2’)

Nhận xét chung giờ học
-Yc hs về chuẩn bị bài sau
	- 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con

-  Nghe

lắng nghe
- Theo dõi bài

- 2 học sinh đọc lại đoạn văn 

- Gồm ba câu

- Các chữ đầu câu, đầu đoạn, và các tên riêng: Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo.
- Học sinh viết bảng con

- Học sinh quan sát 

- HS viết bài vào vở.

- Học sinh soát lại bài theo lời đọc của giáo viên.

- Nghe và rút kinh nghiệm trong các bài sau.

-  2 HS  đọc yêu cầu 

- Trả lời

- Học sinh thảo luận cặp đôi và làm bài, đọc bài làm trước lớp.

- HS đọc yêu cầu 

- Trả lời

- 1 HS làm bảng nhóm. Lớp làm và đọc bài làm, nhận xét.

-Lắng nghe và thực hiện


                                                                  TOÁN
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 00

I.MỤC TIÊU:
1.KT: Đọc, viết các số trong phạm vi 100 000. Viết số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.

2.KN: Biết tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước .

3.TĐ: Học sinh có ý thức trong giờ học 

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
1.Giáo viên: Bảng nhóm

2.Học sinh: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

- GV đọc các số: 36 921, 42 756, 45 319

- Nhận xét đánh giá.
3. Bài mới

3.1 Giới thiệu bài:(1’).
Ghi bảng.

3.2 Luyện tập ( 25-26’) 

Bài 1: Đọc yêu cầu đề bài.

- Hướng dẫn tìm hiểu yêu cầu bài tập.

+ Số ứng với vạch liền sau hơn số ứng với vạch liền trước bao nhiêu đơn vị?

a) ...hơn nhau 10 000:

  0; 10 000; 20 000; 30 000; 40 000;          50 000; 60 000; 70 000; 80 000; 90 000; 100 000.

b) ... hơn nhau 5 000:

 75 000; 80 000; 85 000; 90 000; 95 000; 100 000.

 Củng cố: Cách đọc, viết các số  có năm chữ số.

Bài 2: Đọc các số (theo mẫu)

- Đọc yêu cầu đề bài.

- Xác định yêu cầu bài tập.

- Hướng dẫn mẫu:

M: 36982 đọc là ba mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi hai

Củng cố: Cách đọc các số có năm chữ số.

Bài 3: Viết các số (theo mẫu):

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Xác định yêu cầu bài tập.

- Hướng dẫn mẫu:

a) Viết các số thành tổng:

M: 9725 = 9000 + 700 + 20 + 5

b) Viết các tổng thành số:

M: 4000 + 600 + 30 + 1 = 4631

Củng cố: Cách viết các số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Xác định yêu cầu bài tập.

- Làm theo nhóm

+ Nhận xét đặc điểm của từng dãy số?

a) Số liền sau hơn số liền trước 5 đơn vị: 2005; 2010; 2015; 2020; 2025.

b) Số liền sau hơn số liền trước100 đơn vị:

14 300; 14 400; 14 500; 14 600; 14 700.

c) Số liền sau hơn số liền trước 10 đơn vị: 68 000; 68 010; 68 020; 68 030; 68 040.

Củng cố: Cách tìm các số còn thiếu trong dãy số cho trước.

4. Củng cố- dặn dò(2’)

+ Hôm nay học bài gì?

- GV củng cố lại toàn bài

- Về nhà xem lại các  bài tập, chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh viết bảng con

- Nghe

- Hs đọc yêu cầu.

- 1 Hs nêu yêu cầu bài tập.

- Hs tự điền vào vở , 2 Hs lên bảng.

- Vài Hs đọc kết quả. Lớp nhận xét, chữa bài.

- Hs đọc yêu cầu.

- 1 Hs nêu yêu cầu bài tập.

- Lớp đọc cá nhân, đọc bài làm 

- Hs nêu yêu cầu bài tập.

- Xác định yêu cầu.

- 2 Hs làm bảng nhóm, lớp làm vào vở.

- Nhận xét, chữa bài.

- Học sinh đọc yêu cầu bài học.

- Quan sát 

- Hai nhóm thi làm nhanh, đúng bài tập trên bảng nhóm.

- Trả lời

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học.



                                        TỰ NHIÊN- XÃ HỘI
                                          Các đới khí hậu
I. MỤC TIÊU:
Giúp học sinh :

- Kể tên và chỉ được vị trí các đới khí hậu trên quả địa cầu.

- Biết được đặc điểm chính của các đới khí hậu.

- Biết Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới ( đới nóng ).
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Quả địa cầu ( cỡ to ) và tranh vẽ quả địa cầu - chia sẵn với các đới khí hậu.

- Phiếu thảo luận nhóm.

- Thẻ chữ ( cho nội dung trò chới " Ai tìm nhanh nhất ")

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	             HĐ CỦA GV
	                   HĐ CỦA HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

+ Giáo viên gọi học sinh lên bảng yêu cầu trả lời câu hỏi :

+ Khoảng thời gian nào được coi là một năm ? Một năm có bao nhiêu ngày, được chia thành mấy tháng ?

+ Vì sao trên trái đất có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông ? Mùa ở bắc bán cầu và Nam bán cầu khác nhau như thế nào ?

+ Nhận xét câu trả lời của học sinh.

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’)
+ Hỏi : ở bài hôm trước chúng ta đã biết : Trên trái đất có bốn mùa là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vậy có phải nơi nào trên đất cũng có cả bốn mùa như thế không ? Để hiểu rõ hơn và trả lời được câu hỏi đó, cô và các em sẽ học bài ngày hôm nay - Các đới khí hậu.

 3.3 Hoạt động 1
Tìm hiểu các đới khí hậu ở bắc và nam bán cầu(10’)

- Tổ chức cho học sinh thảo luận cặp đôi.

+ Yêu cầu : Hãy nêu những nét khí hậu đặc trưng của các nước sau đây : Nga, úc, Brazin, Việt Nam.

+ Theo em vì sao khí hậu các nước này khác nhau ?

+ Nhận xét, tổng hợp các ý kiến của học sinh, chỉnh sửa ( nếu cần thiết ).

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 1 trang 124 SGK và giới thiệu : Trái đất chia làm 2 nửa bằng nhau, ranh giới là đường xích đạo. Mỗi bán cầu đều có 3 đới khí hậu : Nhiệt đới, Ôn đới và Hàn đới.

- Giáo viên đưa ra quả địa cầu và yêu cầu học sinh chỉ trên quả địa cầu vị trí các đới khí hậu : Nhiệt đới, ôn đới, hành đới.

- Theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho học sinh.
3.3 Hoạt động 2

Đặc điểm chính của các đới khí hậu(10’)

*Thảo luận theo nhóm.

+ Yêu cầu các nhóm thảo luận, các thành viên lần lượt ghi các ý kiến về đặc điểm chính của 3 đới khí hậu đã nêu.

+ Gv nhận xét, bổ sung, ý kiến

+ Điền các thông tin trên vào bảng.

+ Kết luận:

Nhiệt đới: nóng quanh năm

ôn đới: ấm áp có đủ 4 mùa.

Hàn đới rất lạnh.

ở hai cực của trái đất quanh năm nước đóng băng.

+ yêu cầu: Hãy tìm trên quả địa cầu 3 nước nằm ở mỗi đới khí hậu nói trên.

3.4 Trò  chơi "ai tìm nhanh nhất"(5-7’)- Gv phổ biến cách chơi:
+ mỗi lần chơi có 2 hs tham gia.

+ Gv phát cho mỗi cặp chơi hai thẻ  (một thẻ ghi tên đới khí hậu, một thẻ ghi tên nước) và hs lên chơi không được biết mình đang cầm thẻ nào. Khi gv hô"bắt đầu" 2 hs mới đọc nội dung của thẻ và tiến hành nhiệm vụ của mình:

Hs có thẻ ghi tên đới khí hậu phải tìm và đọc to  tên một nước nằm trong đới khí hậu đó.

Hs có thẻ ghi tên nước (quốc gia) phải tìm xem nước đó thuộc khí hậu nào và đọc to trước lớp.

+ Trong thời gian nhanh nhất, cả 2 bạn hs thuộc một cặp chơi mà cùng hoàn thành xong công việc thì cặp chơi đó là người thắng cuộc.

_Gv tổ chức cho hs chơi thử.

- Gv tổ chức cho một số cặp hs chơi

- Gv nhận xét, phát phần thưởng 

4. Củng cố, dặn dò(2’)

- Gv dặn dò hs về nhà ôn lại bài, chuẩn bị bài
	- 2 Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi,

 học sinh cả lớp theo dõi và nhận xét.

-Lắng nghe

+ Tién hành thảo luận cặp đôi.

+ Đại diện cặp đôi thảo luận nhanh nhất trình bày trước lớp. Ví dụ :

- Nga : Khí hậu lạnh.

- úc : Khí hậu mát mẻ.

- Brazin : Khí hậu nóng.

- Việt Nam : Khí hậu có cả nóng và lạnh.

+ Vì chúng nằm ở các vị trí khác nhau trên Trái đất.

+ Học sinh cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- 3 đến 4 học sinh chỉ, trình bày lại các đới khí hậu trên hình vẽ và trên quả địa cầu.

- 1 đến 2 học sinh nhắc lại.

- Học sinh thực hành theo yêu cầu.( Nếu có nhiều quả địa cầu, giáo viên cho học sinh chỉ trong nhóm sau đó chỉ trước lớp ; nếu chỉ có 1 quả địa cầu giáo viên yêu cầu học sinh tiếp nối nhau lên chỉ trước lớp ).

+ Tiến hành thảo luận, các nhóm ghi ý kiến vào phiếu thảo luận.

+ Đại diện nhóm thảo luận nhanh nhất lên trình bày ý kiến.

Chẳng hạn :

Đới khí hậu

ĐĐ khí hậu chính

Hàn đới

-Lạnh quanh năm

-Có tuyết

Nhiệt đới

-thường nóng quanh năm, mưa nhiều
Ôn đới

-Ôn hòa, có đủ bốn mùa
+ Hs cả lớp nhận xét, bổ sung

+ Lắng nghe, ghi nhớ.

+ 3 - 4 hs lên tìm và trả lời ví dụ: Nhiệt đới Việt Nam, Malaysia, Thỏi Lan
ôn đới: Phâp thụy sĩ, úc

Hàn đới: Canađa, thụy điển, phần lan

+ hs cả lớp nhận xét, bổ sung
Lắng nghe


Ngày soạn:...................................

Ngày giảng:.................................

TẬP VIẾT
ÔN CHỮ HOA Y
I. MỤC TIÊU:
1.KT: Củng cố về cách viết chữ hoa Y thông qua bài tập ứng dụng:  

2.KN: Viết tên riêng Phú Yên, câu ứng dụng bằng cỡ chữ nhỏ, đúng mẫu chữ quy định.

3.TĐ: Giáo dục học sinh ý thức giữ vở sạch, rèn chữ đẹp.

II. II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: Chữ, từ và câu ứng dụng . 

2. Học sinh: Vở, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’)

3.2 HD viết trên bảng con(5-6’)

a HD Luyện viết chữ hoa

- Gv treo chữ mẫu Y
+ Chữ hoa Y gồm mấy nét, là những nét nào?

+ Nêu điểm đặt bút, dừng bút?

- Gv nêu cách viết và viết mẫu: P, Y, K 

- Cho Hs viết bảng con

- Nhận xét và sửa sai cho Hs.

b. Luyện viết từ ứng dụng.

- Giới thiệu từ: Phú Yên

GV:  Phú Yên là tên một tỉnh ở ven biển miền Trung.

- Gv hướng dẫn Hs viết từ ứng dụng 

- Hs viết bảng con từ ứng dụng: Phú Yên
- Gv nhận xét, sửa sai.

c. Luyện viết câu ứng dụng :
- Đọc câu ứng dụng:

Yêu trẻ, trẻ đến nhà

Kính già, già để tuổi cho.

GV: Câu tục ngữ khuyên người ta yêu trẻ em, kính trọng người già và nói rộng ra là sống tốt với mọi người. Yêu trẻ thì sẽ được trẻ yêu. Trọng người già thì sẽ được sống lâu như người già. Sống tốt với mọi người thì sẽ được đền đáp.

- Viết bảng con:  Yêu, Kính

- Gv nhận xét, sửa sai.

3.3 H​ướng dẫn viết vở tập viết:  ( 20 phút)

a. Yêu cầu viết trong vở

- Viết chữ Y: 1 dòng.

- Viết chữ P, K: 1 dòng
- Viết tên riêng Phú Yên:  2 dòng.
- Viết câu ứng dụng: 2 lần.

- Cho Hs quan sát vở viết mẫu của Gv.

- Yêu cầu học sinh viết bài.

- Gv nhắc nhở học sinh ngồi đúng tư​ thế, chú ý các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ. 

 b.Chấm chữa bài:

- Giáo viên chấm bài tay.

- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm

4.Củng cố -dặn dò(2’)

+ Hôm nay chúng ta học viết bài gì?

- Gọi HS lên bảng thi viết nhanh, đẹp chữ hoa Y 

- Dặn dò về viết phần luỵện viết ở nhà 
	- Hs quan sát chữ mẫu.

- Hs quan sát và trả lời.

- Hs quan sát

- Lớp viết bảng con.

- HS đọc: Phú Yên

- Nghe

- Học sinh viết bảng con

- 3 Hs đọc câu ứng dụng 

- Nghe

- Hs viết bảng con.

- Nghe

- HS quan sát nối tiếp bài viếtt mẫu 

- HS viết bài vào vở .

- Hs theo dõi nhận xét của Gv.

- Trả lời nối tiếp

.

- Trả lời

- 2 em lên bảng thi viết chữ hoa Y

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học.


TOÁN
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 ( TIẾP)

I.. MỤC TIÊU:

1.KT: Biết so sánh các số trong phạm vi 100 000. 

2.KN: Biết sắp xếp một dãy số theo thứ tự nhất định.

 3.TĐ: Làm bài cẩn thận chính xác. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1.Giáo viên: Bảng nhóm

2.Học sinh: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

- Đọc các số: 52 025; 30 000; 63 809

- GV nhận xét.

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’)

-GV nêu mục tiêu bài.

3.2 Thực hành(25-26’)

Bài 1: Điền dấu >; <; =

- Yêu cầu tự làm bài

- Nhận xét, chữa bài.

+ Nêu các bước so sánh số có 5 chữ số?

Bài 2: Tìm số lớn nhất

- Yêu cầu làm theo cặp.

a. 42 360;              b. 27 998

+ Muốn biết số nào lớn nhất ta làm thế nào?

Bài 3. Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Yêu cầu làm theo nhóm

- GV nhận xét chữa bài.

+ Để viết đúng các số theo thứ tự trong dãy số ta làm thế nào?

Bài 5: Khoanh vào trước câu trả lời đúng. 

+ Vì sao em cho dãy số đó là đúng? 

GV: Để biết dãy số nào viết đúng theo thứ tự từ bé đến lớn ta so sánh các số với nhau.

4. Củng cố-dặn dò(2’)

+ Bài hôm nay củng cố các kiến thức gì?

- Nhận xét tiết học, giao bài về nhà 

- Chuẩn bị tiết ôn tập 4 phép tính trong phạm vi 100 000.
	- Học sinh viết bảng con

- Lớp theo dõi nhận xét.

-Lắng nghe

- HS đọc yêu cầu  

- 2 em làm bảng, lớp làm VBT 

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu  

-  Cặp đôi

- HS thảo luận làm bài.

- Đại diện nhóm nêu kết quả, nhận xét.

- HS trả lời 

- HS đọc và làm bài

- Học sinh làm theo nhóm.

- 59 825; 67 925; 69 725; 70 100

- Báo cáo, nhận xét.

- So sánh các số đó.

- HS đọc và tự làm bài

- HS đọc bài làm, lớp nhận xét.

- HS trả lời 

- Nghe

-Trả lời 

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

NHÂN HÓA

I.MỤC TIÊU: 

1. KT: Nhận biết hiện tư​ợng nhân hoá trong các đoạn thơ, đoạn văn; những cách nhân hoá đ​ược tác giả sử dụng.

2. KN: Viết đ​ược một đoạn văn ngắn có hình ảnh nhân hoá.

3.TĐ: Học sinh có hứng thú trong các hoạt động học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1. Giáo viên: Bảng phụ, bài mẫu

2. Học sinh: VBT
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


- Thảo, hiền, đ

	ng, hát.



	- 1 HS đọc yêu cầu

- Lớp chú ý lắng nghe .

- HS đọc thầm các bài thơ, bài văn.

- Học sinh làm bài.

- HS đọc nối tiếp bài làm.

- Lớp nhận xét đánh giá.

- Sử dụng phép nhân hoá.
- Trả lời

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học
	


 Ngày soạn:..................................

Ngày giảng:.................................

TẬP ĐỌC

MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI

I. MỤC TIÊU: 
1. KT:.Hiểu được tình yêu quê hương của tác giả qua hình ảnh" mặt trời xanh"và những dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng của rừng cọ. Trả lời được các câu hỏi trong SGK và học thuộc lòng bài thơ.

2. KN: Biết ngắt nhịp hợp lí các dòng thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ.

3. TĐ: Giáo dục học sinh tình yêu quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1. Giáo viên: Tranh SGK, thẻ

2. Học sinh: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

+ Giờ trước học bài gì?

+ Em hãy đọc hoặc kể 1 đoạn của bài mà em yêu thích?

+ Vì sao em thích đoạn đó?

- Nhận xét 

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’)

- Cho HS quan sát tranh
+ Bức tranh vẽ gì?

+ Em hãy đặt tên cho bức tranh?

-  Để biết tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Và vì sao tác giả lại thấy lá cọ giống như mặt trời, chúng ta đọc và tìm hiểu bài qua bài tập đọc ngày hôm nay.

3.2 Luyện đọc (10-12’)

- Đọc mẫu nêu giọng đọc của bài.

 - Luyện đọc dòng thơ.

+GV theo dõi sửa sai

- Luyện đọc đoạn

+ Bài chia thành mấy khổ thơ?

- Yêu cầu đọc nối tiếp theo khổ thơ

+ Gv theo dõi sửa sai

+ Giới thiệu từ mới: cọ ( tranh, ảnh)

+ Em hãy đặt câu với từ trên.

- Đọc đồng thanh

3.3 Tìm hiểu bài-luyện đọc lại(15’)

+ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? ( hiểu)

GV: Tác giả thấy tiếng mưa trong rừng cọ giống tiếng thác, tiếng gió ào ào vì mưa rơi trên hàng nghìn, hàng vạn tàu lá cọ tạo thành những tiếng vang rất lớn và dồn dập.

+ Về mùa hè, rừng cọ có gì thú vị ? 

( chọn đáp án đúng)

* Đọc thầm 2 khổ thơ đầu và TLCH 

+ Vì sao tác giả thấy lá cọ giống như  mặt trời? 

( hiểu)

+ Em có thích gọi lá cọ là “mặt trời xanh” không ? Vì sao ? ( hiểu)

 ND: Qua hình ảnh “mặt trời xanh” và những dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng của rừng cọ, thấy được tình yêu quê hương của tác giả.

- Hướng dẫn học sinh  từng khổ thơ 

- Luyện đọc từng khổ thơ và cả bài: 

- Yêu cầu Hs luyện đọc theo nhóm

- Luyện đọc thuộc lòng từng đoạn và cả bài.

- Gọi Hs thi đọc

+ Nội dung bài nói lên điều gì?
4. Củng cố- dặn dò(2’)

-Gọi 2 hs nhắc lại nd bài

- Nhận xét tiết học

-YC học bài và chuẩn bị bài sau
	- Cóc kiện Trời

- Học đọc hoặc kể 1 đoạn của bài.

- Trả lời

- HS quan sát trả lời.

- Hs trả lời theo suy nghĩ của từng em.

- Học sinh nêu nối tiếp

- Hs lắng nghe GV giới thiệu bài.

- Nghe, theo dõi.

- Đọc nối theo hàng ngang.

- Bài chia làm 4 khổ thơ.

- Đọc nối theo hàng dọc.

- Quan sát.

- Học sinh nêu câu vừa đặt.

- Lớp đọc đồng thanh bài một lần.
- Được so sánh với tiếng thác đổ về, tiếng gió ào ào.

- Nghe

a)Về mùa hè, nằm dưới rừng cọ nhìn lên, nhà thơ thấy trời xanh qua từng kẽ lá.

b) Về mùa hè, nằm dưới rừng cọ rất mát.

c) Về mùa hè, nằm dưới rừng cọ râm và mát.

*  Hs đọc thầm và TLCH:

- Lá cọ hình quạt, có gân lá xoè ra như các tia nắng nên tác giả thấy nó giống mặt trời.

- Em có thích vì cách gọi ấy đúng. / ... vì cách gọi ấy rất lạ. /... vì mặt trời xanh thì hiền dịu.

- Nghe

- Học sinh đọc nối tiếp.

- Hs luyện đọc theo nhóm.

- Hs thi đọc.

- Lớp nhận xét bình chọn Hs đọc tốt nhất
-hs trả lời:

lắng nghe và thực hiện


                                                               TOÁN
ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: Củng cố về cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100.000 và giải toán bằng hai cách.

2. KN: hs tính nhanh, chính xác các bài tập.
3.TĐ: Học sinh yêu thích học môn toán.
II.  ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1. Giáo viên: Bảng phụ

2. Học sinh: VBT, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

- Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:  32140; 32410; 32014; 32401.

- Gv nhận xét

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’): GV Ghi bảng.

3.2 Luyện tập(25-26’)

Bài 1: Tính nhẩm:

- Yêu cầu Hs đọc đề bài.

- Yêu cầu Hs nêu cách nhẩm từng phần.

 GV: Cách cộng, trừ, nhân, chia nhẩm các số trong phạm vi 100 000.

Bài 2:  Đặt tính rồi tính:

- Hs đọc và xác định yêu cầu của đề bài.

+ Nêu cách đặt tính và thực hiện tính?

- Yêu cầu làm theo nhóm

 Củng cố: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000.
Bài 3: Bài toán  

- Đọc yêu cầu bài tập và xác định yêu cầu.

- Hướng dẫn tìm hiểu bài toán và tìm hướng giải theo 2 cách:

* Cách 1:

Số bóng đèn  … chuyển lần đầu là:

80 000 – 38 000 = 42 000 (bóng đèn)

Số bóng đèn cònlại sau …lần hai là:

42 000 – 26 000 = 16 000 (bóng đèn)

                      Đáp số: 16 000 bóng đèn
Củng cố: Giải bài toán bằng các cách khác nhau.

4. Củng cố- dặn dò(2’)

+ Hôm nay học bài gì?

- Gv củng cố lại toàn bài, dặn chuẩn bị bài sau

- Nhận xét giờ học. YC chuẩn bị bài sau
	- 2 học sinh lên bảng thi viết nhanh và đúng bài tập.

- Nghe

- Đọc yêu cầu bài tập.

- 2 Hs lên bảng thực hiện.

- Cả lớp làm vào vở.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Hs đọc và tìm hiểu yêu cầu.
- 1 Hs nêu lại.

- HS làm theo nhóm, treo bào báo cáo trước lớp.

- Hs đọc yêu cầu của bài tập.

- 2 Hs làm bảng nhóm, cả lớp làm bài vào vở.

- Nhận xét, chữa bài.

* Cách 2:

Số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

38 000 + 26 000 = 64 000 (bóng đèn)

Số bóng đèn còn lại là:

80 000 – 64 000 = 16 000 (bóng đèn)

                      Đáp số: 16 000 bóng đèn
- HS nêu.

- Nghe và thực hiện


Ngày soạn:.................................
Ngày giảng:................................

CHÍNH TẢ ( NGHE - VIẾT)
QUÀ CỦA ĐỒNG NỘI 

I. MỤC TIÊU: 
1.KT: Nghe - viết trình bày đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
2.KN: Làm đúng bài tập theo yêu cầu của bài.
3.TĐ: Học sinh có ý thức rèn chữ viết thường xuyên. 

II.  ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :

1. Giáo viên: Bảng phụ, bài mẫu

2. Học sinh: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

+ Hãy đọc tên 5 nước Đông nam á 

 - Gv nhận xét đánh giá

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’): 
 GV ghi bảng

3.2 H​ướng dẫn HS nghe viết (20 -22phút) 

* Chuẩn bị.

- GV đọc đoạn văn.

- Gọi HS đọc đoạn viết

+ Đoạn viết gồm mấy mấy câu?

+ Những chữ nào trong bài viết hoa

*Luyện viết từ khó.

- Giọt sữa, phảng phất, hương vị
*Luyện viết bài:

- Cho học sinh quan sát bài mẫu.

- GV đọc từng câu, cụm từ

- GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi.

*Chấm, chữa bài

- GV thu bài chấm 2- 3  bài.

- GV nhận xét chung các bài viết.

3. 3 Luyện tập (4-6 phút)

Bài 2: Điền vào chỗ trống. Giải câu đó:
- Gọi 1 Hs đọc yêu cầu.

- Yêu cầu Hs thảo luận theo nhóm và điền vào vở

- Gv chốt lời giải đúng: 

nhà xanh , đố xanh,...

Giải đố: Cái bánh chưng

- Gọi Hs đọc lại bài tập.

  Củng cố: Phân biệt chính tả : x/ s

Bài 3 (a) Tìm các từ:
- Gọi1 Hs đọc yêu cầu.

- Yêu cầu Hs thảo luận theo nhóm và điền vào vở

- Gv chốt lời giải đúng: sao, xa, sen,...
- Gọi  Hs đọc lại bài tập.

 Củng cố: Phân biệt chính tả : x/ s

4. Củng cố- dặn dò(2’)

+Hôm nay học bài gì?

- GV củng cố lại toàn bài. Học thuộc câu đố.

-Dặn hs chuẩn bị bài sau
	-  Học sinh đọc nối tiếp tên 5 nước Đông nam á 

lắng nghe

- HS theo dõi

-  2 HS đọc lại bài, lớp theo dõi 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS viết bảng lớp, bảng con: 

- HS quan sát

- HS nhắc t​ư thế ngồi viết, cách cầm bút.

- HS nghe viết bài vào vở.

- Nghe soát lỗi bằng bút chì.

- Nghe và rút kinh nghiệm trong các bài sau.

- 1 Hs đọc yêu cầu.

- Các nhóm thi làm bài.

- Các nhóm  trình bày bài

- 2 HS đọc lại bài tập.

- Nhận xét, chữa bài.

- 1 Hs đọc yêu cầu.

- Các nhóm thi làm bài.

- Các nhóm trình bày bài

- Nhận xét, chữa bài.

- HS nêu.

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học.



                                                    TẬP LÀM VĂN

GHI CHÉP SỔ TAY

I. MỤC TIÊU: 
1.KT: Rèn kỹ năng đọc – hiểu: Đọc bài báo “A lô, Đô-rê-mon Thần thông đây!”, hiểu nội dung, nắm được ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon (về sách đỏ; các loài động, thựcvật có nguy cơ tuyệt chủng)

2.KN:  Rèn kĩ năng viết: Biết ghi vào sổ tay những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon.
3.TĐ: Học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1. Giáo viên: Bảng phụ, bài mẫu

2. Học sinh: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

- Gọi học sinh đọc lại bài làm giờ trước.

- Gv nhận xét 

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’): 
 GV nêu mục tiêu bài học.

3.2 Hư​ớng dẫn làm bài tập  ( 25-26’)

Bài 1:  Gọi Hs đọc yêu cầu của BT.

- Xác định yêu cầu bài.

- Gv chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm đọc cho nhau nghe.

- Tổ chức cho các nhóm thi đọc trước lớp.

- Gv nhận xét, đánh giá. 

Bài 2: Viết lại...

- Đọc yêu cầu bài tập.

- GV: Hãy viết lại câu trả lời của Đô-rê-mon vào sổ tay ( chỉ ghi những ý chính).

- Gv theo dõi, giúp đỡ Hs yếu.

- Chấm chữa một số bài. Nhận xét

4. Củng cố- dặn dò(2’)

- Gv nhận xét và biểu dương những Hs học tốt.

- Dặn Hs thường xuyên ghi chép những thông tin thú vị và bổ ích thường xuyên vào sổ tay.

- Nhận xét chung giờ học
	- 2 HS đọc lại bài làm của mình.

- 1 Hs đọc yêu cầu bài tập

- 1 Hs đọc toàn bài:A lô, Đô-rê-mon

- 2 Hs đọc phân vai: 1 Hs hỏi, 1 Hs trả lời

- Từng nhóm Hs đọc cho nhau nghe.

- 3 nhóm thi đọc

- Cả lớp  nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay và đúng yêu cầu.

- Hs đọc và xác định yêu cầu.

- Hs thực hành viết.

- Vài Hs đọc trước lớp.

- Lớp nhận xét về lời văn; cách dùng từ 

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học.


                                                             TOÁN
ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 ( TIẾP) 

I. MỤC TIÊU: 
1.KT: Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm, viết). Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

2.KN:  Biết tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số trong phép nhân.
3.TĐ: Học sinh yêu thích học môn toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1. Giáo viên: Bảng phụ.

2. Học sinh: VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

+ Nêu các bước giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị”.

- Nhận xét, đánh giá.

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’): 
GV ghi bảng

3.2 Luyện tập (25-27’)

Bài 1: Tính nhẩm:

- Yêu cầu Hs đọc đề bài.

+ Bài tập yêu cầu gì?

+ Nêu cách thực hiện từng biểu thức?

a) 30 000 + 40 000 – 50 000 = ?

 Cách thực hiện:70000–50000 = 20 000

b) 3 000 x 2 : 3 = ?

 Cách thực hiện:  6 000 : 3 = 2 000

 Củng cố: Cách tính nhẩm giá trị của biểu thức.

Bài 2:  Đặt        - Yêu cầu Hs đọc đề bài.

+ Nêu cách đặt tính và thực hiện tính?

 Củng cố: Kĩ năng đặt tính và thực hiện cộng, trừ, nhân, chia (viết) các số có năm chữ số.

Bài 3:  Tìm x: 

- Đọc yêu cầu bài tập và xác định yêu cầu.

- Hướng dẫn:

a) X là thành phần nào chưa biết trong phép tính? nêu cách tìm số hạng chưa biết?

b) X là thành phần nào chưa biết trong phép tính? nêu cách tìm thừa số chưa biết?

 Củng cố: Cách tìm số hạng, thừa số chưa biết

Bài 4: Đọc yêu cầu bài tập.
- Xác định yêu cầu bài tập.

- Hướng dẫn hs làm bài: 

+ Bài toán thuộc dạng toán nào đã học?

+ Khi làm bài tập này cần chú ý gì?

 Củng cố: Giải toán liên quan đến rút về đơn vị.

4. Củng cố- dặn dò(2’)

+Nêu cách cộng, trừ, nhân, chia các số có năm chữ ?

- Dặn dò:Về nhà ôn lại bài, làm bài tập luyện tập thêm ở nhà.

- Nhận xét chung giờ học

Chuẩn bị bài sau
	- Học sinh nêu nối tiếp.

- Nghe

- Hs đọc và xác định yêu cầu bài tập

- 2 Hs lên bảng thực hiện.

- Cả lớp làm vào vở.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Hs đọc và tìm hiểu yêu cầu.
- 1 Hs nêu lại.

- Hs làm vào vở, 2 Hs lên bảng.

- Nhận xét, chữa bài.

- Hs đọc yêu cầu của bài tập.

- HS thảo luận nhóm và làm bài, báo cáo trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Hs đọc yêu cầu và xác định yêu cầu bài tập.

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

- 1 Hs lên lập trên bảng phụ, lớp làm SGK

- Nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

Giá tiền mỗi quyển sách là:

28 500 : 5 = 5 700 (đồng)

Số tiền mua 8 quyển sách là:

5 700 x 8 = 45 600 (đồng)

Đáp số: 45 600đồng
- Hs nêu

- Nghe và thực hiện theo yêu cầu bài học.


                                        SINH HOẠT TUẦN 33
I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS rèn luyện tốt nề nếp ra vào lớp,nề nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà.

- Phát huy được những ưu điểm và khắc phục những tồn tại trong tuần.

- Giáo dục ý thức trách nhiệm, tính tự giác và tính kỉ luật ở hS 

II.  NỘI DUNG SINH HOẠT:

1. Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần:

*Ưu điểm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Tồn tại: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Triển khai kế hoạch tuần tới:
- Duy trì tốt nề nếp và sĩ số. 

- Khắc phục những tồn tại đã mắc.

- Thực hiện tốt việc giữ vở sạch, viết chữ đẹp. 

     - Thực hiện nghiêm túc công tác VSC,VSCN.

     - Thực hiện tốt hoạt động học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

..................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                            TUẦN 33
Ngày soạn:..................................

Ngày giảng:.................................

                                               THỰC HÀNH TOÁN
                                                              TIẾT 1

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: Củng cố về cách đọc số, viết số, nhân, chia số có năm chữ số với (cho) số có 1 chữ số ; giải toán có văn.

2. KN: Rèn kĩ năng  cộng, trừ, nhân, chia số có năm chữ số và giải toán., xem giờ trên đồng hồ, so sánh các số.
3. TĐ: HS tích cực tham gia các hoạt động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1. Giáo viên: Sách thực hành, bảng phụ.

2. Học sinh:  Sách thực hành.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’): 
3.2 Luyện tập (25-27’)

Bài 1:  Viết vào ô trống

- Dùng bảng phụ ghi nội dung bài 1

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 2: Đặt tính rồi tính

59673 + 26154          65232 – 27215

1234 x 6                     56835 : 9             

+ Nêu cách cộng, trừ, nhân  chia số có 4, 5 chữ số?

Bài 3: Điền dấu > < =

52760 ... 52756

38000 + 2000 ... 40 000

 60 000 : 2 ....  35 000

+ Nêu cách so sánh hai số?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 4: Đồng hồ chỉ mấy giờ.

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 5: 
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết 6 ô tô chuyển bao nhiêu kg gạo ta phải làm gì?

- GV nhận xét chốt bài..

4. Củng cố- dặn dò(2’)

+  Nêu cách nhân, chia số có năm chữ số?

- GV nhận xét chung giờ học.

- Về nhà đọc lại bài.
	Thực hiện yc

- Lắng nghe 

- HS đọc yêu cầu của bài.

- 1 hs làm bảng lớp, lớp làm bài vào vở.

- Chữa bài, kiểm tra bài.

- HS đọc yêu cầu bài.

- 3 em làm bảng lớp, lớp làm vở.

   59673        _  65238              1234

 +26154             27215            x           6
   85827            38023             74 04

- Chữa bài.

- HS đọc yêu cầu bài.

- 3 em làm bảng lớp, lớp làm vở.

52760 > 52756

38000 + 2000 =  40 000

 60 000 : 2  <   35 000

- Học sinh nêu cách so sánh 

- Chữa bài, kiểm tra bài.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Lớp làm bài vào vở.

- Nối tiếp nhau đọc bài.

- Lớp theo dõi, nhận xét.
- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

-  HS làm bảng lớp, lớp làm vở.

Bài giải

   Một ô tô vận chuyển được  số  gạo là:

36 000 : 8 = 4500  (kg)

6 ô tô như thế vậ chuyển được số gạo là:

6 x 4500  = 27000 (kg)

                           Đáp số: 27000 kg gạo.

- Chữa bài, kiểm tra kết quả.

- HS nêu nối tiếp

- Nghe và thực hiện theo yêo cầu bài học.


THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

 TIẾT 1
 I. I. MỤC TIÊU: 
1. KT: HS đọc đúng và đọc hiểu câu chuyện: Bãi đá cổ Sa Pa

2. KN: Trả lời đư​​​​​​​​​​​​​ợc một số câu hỏi về nội dung bài.   

3.TĐ: HS có ý thức trong giờ học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1. Giáo viên: VTH.

2. Học sinh:  Sách thực hành.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’): 
3.2 Luyện tập (25-27’)

Bài 1. Đọc truyện: Bãi đá cổ Sa Pa

- Đọc nối tiếp câu

- Đọc nối tiếp đoạn

- GV theo dõi bài đọc HS,  sửa sai 

Bài 2. Chọn câu trả lời đúng.

- Yêu cầu học sinh làm bài

a) Thị trấn Sa Pa cách Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Bãi đá cổ Sa Pa năm ở đâu?

c) Bãi đá cổ Sa Pa được nghiên cứu lần đầu tiên vào năm nào?

d) Hòn đá lớn nhất trong bãi đá cổ Sa Pa có tên là gì?
e) Những tranh vẽ nào trên tảng đá được chú ý nhiều hơn?

g) Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ đặc điểm của sự vật?

h) Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai thế nào?

- GV nhận xét chốt bài.

4. Củng cố- dặn dò(2’)

+ Nội dung bài nói lên điều gì?

 - GV nhận xét chung giờ học.

Về nhà đọc lại bài.
	Thực hiênyc

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Lớp nối tiếp nhau đọc từng câu 

- Lớp đọc nối tiếp đoạn theo hàng dọc.

- Hs đọc ĐT

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Làm bài vào vở.

- Hơn 300 km

- Nằm ở thung lũng Mường Hoa

-  Năm 1925

- Hòn Bố

- Tranh vẽ về con người, nhà sàn.

- Thơ mộng, cao vút, xanh thẳm.

- Các lớp chạm khắc trên mặt các tảng đá cổ rất phong phú.

- HS trả lời.


                                                               ĐẠO ĐỨC
SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH HỢP LÍ

I. MỤC TIÊU: 
1. KT:.Biết cách giữ gì vệ sinh chung. Biết cách sử dụng nhà vệ sinh hợp lí.

2. KN: Biết phối hợp cùng với mọi người xung quanh sử dụng nhà vệ sinh hợp lí.

3. TĐ: Có ý thứ giũ gìn vệ sinh chung và sử dụng nhà vệ sinh hợp lí. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1. Giáo viên: Nội dung bài dạy

2. Học sinh:  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

+Muốn trường lớp sạch sẽ chúng ta phải làm gì?

- Nhận xét, đánh giá

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’): 
 GV ghi bảng

3.2 Làm việc theo cặp(15’)
- GV đưa phiếu bài tập.

+Em nên và không nên làm gì khi sử dụng nhà vệ sinh

Nên làm

Không nên làm

+Vì sao em lại cho việc làm này chúng ta nên làm khi sử dụng nhà vệ sinh?

+Vì sao em lại cho việc làm này chúng ta không nên làm khi sử dụng nhà vệ sinh?

GV nhận xét, chốt đúng.

- Liên hệ giáo dục.

+ Chúng ta cần sử dụng nhà vệ sinh hợp lí ở những nơi nào?
3 .3 Làm việc cá nhân ( 10-12 phút)

+ Em sẽ làm gì để mọi người xung quanh cùng biết cách khi sử dụng nhà vệ sinh cho hợp lí?

+ Nếu không sử dụng nhà vệ sinh hợp lí thì điều gì sẽ sảy ra?

+ Sử dụng nhà vệ sinh hợp lí mang lại lợi ích gì cho con người và mối trường xung quanh?

4. Củng cố- dặn dò(2’)

- GV củng cố lại toàn bài, nhận xét giờ học.
	- Học sinh trả lời.

- Các cặp thảo luận và báo cáo trước lớp những việc nên và không nên.

- Học sinh trả lời

- Học sinh trả lời

- Ở mọi nơi chúng ta đều phải sử dụng hợp lí để tránh làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mỗi chúng ta.

- Nêu

- Trả lời 

- Trả lời nối tiếp.

-Lắng nghe




Ngày soạn:...................................

Ngày giảng:..................................                                          
                                                 THỰC HÀNH TOÁN
                                                              TIẾT 2

I. MỤC TIÊU: 
1.KT: HS biết viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé; HS tìm được số bị chia, thừ số chưa biết, tính được giá trị của biểu thức
2.KN: HS giải được bài toán về tính diện tích hình chữ nhật.

3.TĐ: Học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1.Giáo viên: Bảng phụ.

2. Học sinh:  VTH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’): 
3.2 Luyện tập (25-27’)

Bài 1: HS biết viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

 a) Các số 72658 ; 72568; 72865; 72856

 viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

 b) Các số 48165; 48516; 48615; 48651

viết theo thứ tự từ lón đến bé.

+ Nêu cách viết thứ tự các số?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.
 a) (16082 + 9265) x  3 =

 b) 52347 + 78552  : 4 =

+Nêu cách tính giá trị của biểu thức ( Có và không dấu ngoặc đơn)?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 3: Tìm x 

 a) x : 5 = 2354          b) x x 3 = 6423

+ Nêu cách tìm x?

- GV nhận xét chữa bài.

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức.
 a) (16082 + 9265) x  3 =

 b) 52347 + 78552  : 4 =

+ Nêu cách tính giá trị của biểu thức ( Có và không có dấu ngoặc đơn)?

- GV nhận xét chốt bài.

Bài 4: Giải toán.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn tính được diện tích HCN ta phải tìm gì? 

+ Nêu cách tính dện tích hình chữ nhật?

Bài 5: Đố vui.

Viết vào chỗ chấm:

a)Số lớn nhất có đủ bốn chữ số: 0,3,5,7

b)Số bé nhất có đủ năm chữ số:0, 1,4,6,8

- GV nhận xét chốt bài.

4. Củng cố- dặn dò(2’)
+ Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào? 

+ Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào?

- GV nhận xét giờ học.

- Về nhà xem lại các bài tập.
	thực hiện yc

lắng nghe

- HS đọc yêu cầu bài.

- 2 học sinh làm bảng lớp.

-  Lớp làm vào vở thực hành.

- Nối tiếp nhau đọc bài, lớp theo dõi nhận xét.
a) 72568; 72658; 72856; 72 865.

b) 48651; 48615; 48516; 48165

- Chữa bài trên bảng

- HS đọc yêu cầu bài

- 2 học sinh làm bảng lớp.

- Lớp làm vào vở thực hành

a) (16082 + 9265) x 3 = 25347 : 3

                                    = 8447

b) 52347 + 78552 : 4  = 52347 + 19638

                                   =   71985

- HS đọc bài, lớp theo dõi, nhận xét.

- Chữa bài trên bảng.

- HS nêu.

- HS đọc yêu cầu bài.

- 2 hs làm bảng lớp, lớp làm vào vở thực hành.

a) x : 5 = 2354            b) x x 3 = 6423

         x = 2354 x 5               x = 6423 : 3

         x = 11770                     x = 2141
 - Chữa bài, kiểm tra kết quả.                       

- HS nêu.

- HS đọc yêu cầu bài

- 2 hs làm bảng lớp.

- Lớp làm vào vở thực hành

a) (16082 + 9265)  x 3 = 25347 : 3

                                     = 8447

 b) 52347 + 78552: 4  = 52347 + 19638

                                    =   71985

- HS đọc bài, lớp theo dõi, nhận xét.

- Chữa bài trên bảng.

- HS nêu.

- HS đọc đề bài

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- Tìm chiều dài dài hình chữ nhât.

- Làm bài vào vở.1 em lên bảng làm.

Bài giải

                  Chiều dài hình chữ nhật là:

                             7  x 3 = 21 (m)

                   Diện tích hình chữ nhật  là:

                            21 x 7 = 147(cm2 )

                                     Đáp số: 147cm2.

- Đọc bài tập, nhận xét bài bạn.

- Chữa bài trên bảng.

- Lấy số đo chiều dài nhân số đo chiều rộng.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Lớp làm bài vào vở.

- Nối tiếp đọc bài, lớp theo dõi nhận xét

- 7530

- 10468
- Học sinh nêu

- Nêu nối tiếp

- Nghe


THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

TIẾT 2

I. MỤC TIÊU: 
1.KT: Nhận biết được các từ nhân hoá trong đoạn thơ, biết được cách nhân hoá.

2.KN: Viết được câu có hình ảnh nhân hoá.

3.TĐ: HS có ý thức tự giác làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
1. Giáo viên: VTH

2. Học sinh: Vở thực hành

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :  
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’): 
3.2 Luyện tập (25-27’)

Bài 1: Đọc và cho biết các sự vật, con vật trong bài được nhân hoá bằng những cách nào

- Gv quan sát hướng dẫn thêm.
- GV nhận xét chốt bài.
Bài 2: Em thích hình ảnh nhân hoá nào, viết 1 – 2 câu về vẻ đẹp của hình ảnh nhân hoá đó.
- GV nhận xét, chốt bài.

Bài 3: Viết lại những câu sau để tạo thành câu có dùng phép nhân hoá.

a) Con gà trống có bộ lông nhiều màu sặc sỡ.

b) Những con chim hoạ mi đang hót líu lo trên cành cây.

c) Trống được đặt lên cái giá gỗ trước cửa phòng bảo vệ.

- GV nhận xét chốt bài.

4. Củng cố- dặn dò(2’)
+ Qua bài học này em nắm được nội dung gì?

 - GV nhận xét chung giờ học.

 - Dặn chuẩn bị bài sau.
	Thực hiện

Lắng nghe

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở, đọc nối tiếp bài làm trước lớp.

Tên ... hoá.

Gọi sự vật.. gọi người

Tả ..dùng để tả người.

Chim

mừng , rủ nhau về

Cào cào

Giã gạo ngay ngoài đồng

Hạt

níu

Gió

chị

Mách tin, từng ngõ, từng nhà.

Mặt trời

la cà

Trăng

cong lưỡi liềm xúm vào mùa gặt

Nắng

Được mặt trời rủ ở lại.

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của bài.

-  Lớp làm bài vào vở thực hành.

- Nối tiếp nhau đọc bài.

a) Anh cào cào đang giã gạo ngoài đồng.

b) Ông mặt trời đang la cà khắp các dải núi.

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- 1 em lên bảng làm bài.

  Lớp làm vào vở thực hành.

- Nối tiếp nhau đọc bài.

-  Chú gà trống có bộ lông nhiều màu sặc sỡ.

- Những chú chim hoạ mi đang hót líu lo trên cành cây.

- Bác trống được đặt lên cái giá gỗ trước cửa phòng bảo vệ.

- Trả lời
- Nghe



TỰ NHIÊN - XÃ HỘI


 BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
I. MỤC TIÊU: 
Giúp học sinh :

- Phân biệt được lục địa và đại dương

- Biết bề mặt Trái đất chia thành 6 lục địa và 4 đại dương

- Nói tên và chỉ được vị trí các lụcd dịa và đại dương trên lược đồ các châu lục và đại dương.

- Chỉ được vị trí của một số nước (trong đó Có Việt Nam)

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Quả địa cầu ( cỡ to ) 

- Lược đồ các châu lục và đại dương

- Hai bộ thẻ chữ ghi tên 4 châu lục, 6 đại dương và tên một số nước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :  
	          HĐ CỦA GIÁO VIÊN
	    HĐ CỦA HỌC SINH

	1,Ổn định lớp(1’)

2, Kiểm tra bài cũ:(3-5’)

+ yêu cầu hs lên bảng trả lời câu hỏi

1. Có mấy đới khí hậu, nêu đặc điểm chính của từng đới khí hậu đó.

2. Hãy cho biết các nước sau đây thuộc khí hậu nào: ấn độ, phần lan, Nga, Achentina.

+ Nhận xét 
3 Bài mới

3.1.Giới thiệu bài mới.(1’): 
Qua các bài học trưúơc, chúng ta đã biết nhiều hiện tượng thú vị xảy ra trên trái đất, bài học ngày hôm nay cô sẽ cùng các em tìm hiểu rõ hơn vẻ bề mặt của Trái đất.

3.2 Tìm hiểu bề mặt trái đất(10’)
- Thảo luận nhóm

+ Yêu cầu các nhóm thảo luận theo các câu hỏi:

1, quan sát em thấy, quả địa cầu có những màu gì?

2, Màu nào chiếm diện tích nhiều nhất trên quả địa cầu?

3, Theo em các màu đó mang những ý nghĩa gì?

+ Tổng hợp các ý kiến của hs.

+ Kết luận: Trên bề mặt trái đất có chỗ là đất, có chỗ là nước, nước chiếm phần lớn bề mặt trái đất, Những khối đất liền lớn trên bề mặt trái đất gọi là lục địa phần lục địa được chia làm 6 châu lục, những khoảng nước rộng mênh mông bao bọc phần lục địa gọi là đại dương, có 4 đại dương như thế trên bề mặt Trái đất.

3.3 Lược đồ các Châu lục và các Đại Dương(15-16’)

- Giáo viên treo lược đồ các châu lục và các đại dương, yêu cầu hs lên bảng chỉ và gọi tên các châu lục và các đại dương của Trái đất.

- Gv yêu cầu hs nhắc lại tên 6 châu lục và 4 đại dương.

- Gv yêu cầu các hs tìm vị trí của Việt Nam trên lược đồ và cho biết nước ta nằm ở châu lục nào?

+ Kết luận: 6 châu lục và 4 đại dương trên trái đất không nằm rời rạc mà xen kẽ gắn liền với nhau trên  trái đất.

4. Củng cố-dặn dò(2’)

-Nhận xét tiết học

-YC học bài và chuẩn bị bài sau
	+ 2 hs lên bảng  trình bày

+ Hs cả lớp nhận xét bổ xung

+ Hs nghe Gv giới thiệu bài

Tiến hành thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm thảo luận nhanh trình bày ý kiến

1. Quả địa cầu có các màu: Xanh nước biển, xanh đậm, vàng, hồng, nhạt màu ghi.

2, Màu chiếm diện tích nhiều nhất trên quả địa cầu là màu xanh nước biển.

3, Theo em các màu đó mang ý nghĩa là: màu xanh nước biển để chỉ nước biển hoặc đại dương, các màu còn lại để chỉ đất liền hoặc các quốc gia.

- Hs cả lớp nhận xét, bổ sung.

_ Hs tiếp nối nhau lên bảng chỉ và giới thiệu.

+ 6 châu lục trên trái đất là: châu Mỹ châu phi, châu Âu, Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Nam cực.
- Bốn đại dương là: Bắc băng dương, Thái bình dương, Đại tây dương, và ấn độ dương.

- 3 đến 4 hs nhắc lại (có kết hợp chỉ trên lược đồ)

- Tìm và chỉ vị trí Việt Nam trên lược đồ sau đó nêu Việt Nam nằm ở châu ¸

Lắng nghe và thực hiện
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